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QUYẾT ĐỊNH CỦA HIỆU TRƯỞNG
(Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015)
Của :TRƯỜNG MN TRUNG AN 2
Căn cứ Quyết định số: 579/QĐ/GD-ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Phòng giáo dục và đào tạo Huyện Củ Chi về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2015 đối với các đơn vị dự toán sử dụng ngân sách Huyện;
Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 ;
Căn cứ Quyết Định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 về việc ban hành Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước;
Thông tư số : 115/2008/TT-BTC 01/12/2008 của Bộ tài chính quy định về công khai tài sản nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được giao quản lý tài sản nhà nước;
Căn cứ biên bản cuộc họp liên tịch nhà trường về việc thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Mầm Non Trung An 2;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:  Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế chi tiêu nội bộ của trường;
Điều 2:  Quy chế chi tiêu nội bộ này được áp dụng thực hiện trong nội bộ trường MN Trung An 2 kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 và sẽ được điều chỉnh bổ sung hàng năm cho phù hợp với tình hình thu, chi ngân sách của đơn vị.
Điều 3: Các ông, (bà) Phụ trách tài chính Kế toán trường và toàn thể cán bộ công chức viên chức của đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
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Nơi nhận :
· Như điều 3 ;
· Lưu VT./.
PHOØNG GD- ĐT HUYỆN CỦ CHI            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRÖÔØNG MN TRUNG AN 2                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc







      Số : . . . ./QĐ-MN TA 2                                       Củ Chi, Ngày     tháng     năm 2015
QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM 2015
TRƯỜNG MN TRUNG AN 2
Phần A – NGUYÊN TẮC CHUNG

Điều 1: Mục đích của Quy chế chi tiêu nội bộ

Quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu áp dụng thống nhất trong toàn trường :
Quy chế chi tiêu nội bộ được xây dựng phù hợp với hoạt động của trường nhằm;
· Tăng cường công tác quản lý tài chính; khai thác và sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả mọi nguồn lực tài chính trong trường (từ đó nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ phục vụ tốt cho học sinh );

· Tạo quyền chủ động trong việc quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính cho Ban Giám Hiệu trường ;
· Tạo quyền chủ động cho CBNV, giáo viên trong trường hoàn thành nhiệm vụ được giao;
·   Đơn vị sự nghiệp có thu không được dùng kinh phí của đơn vị để mua sắm thiết bị, đồ dùng, tài sản trang bị tại nhà riêng, cho cá nhân hoặc cho cá nhân mượn dưới bất kỳ hình thức nào ;
· Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, sử dụng tài sản đúng mục đích ;
· Căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu của trường ;

· Cơ sở để các cơ quan quản lý kiểm soát, kiểm tra (Phòng Giáo Dục, Phòng Tài Chính, Kho Bạc nhà nước Củ Chi) các hoạt động tài chính của trường.
· Thực hiện phụ cấp thêm niên nghề hàng tháng theo lương.
 Điều 2: Nguyên tắc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ

Quy chế chi tiêu nội bộ được xây dựng trên cơ sở:

Các văn bản, chế độ do Nhà nước quy định, theo nguyên tắc dân chủ, công khai, có sự chỉ đạo của BGH, có ý kiến tham gia thảo luận của tổ chức Công Đoàn Trường. Đơn vị lập quy chế chi tiêu nội bộ ;
· Đảm bảo sự công bằng và hợp lý (gắn thu nhập với nhiệm vụ được giao và hiệu quả công tác của mỗi cá nhân đóng góp cho trường );
· Đảm bảo cân đối thu – chi hàng năm và có tích lũy để hình thành các quỹ (như quỹ phát triển sự nghiệp, quỹ ổn định thu nhập, quỹ khen thưởng, phúc lợi);
Phần B - NỘI DUNG QUY CHẾ

Mục 1 
NGUỒN THU VÀ NỘI DUNG CHI CỦA TRƯỜNG
Điều 3.  Nguồn kinh phí hoạt động của trường

3.1 Nguồn kinh phí  do Ngân sách Nhà nước cấp :

Nguồn kinh phí do ngân sách cấp bao gồm :

· Kinh phí Ngân sách Nhà nước cấp chi hoạt động thường xuyên thực hiện nhiệm vụ hàng năm do cấp có thẩm quyền giao;
· Kinh phí Ngân sách Nhà nước cấp thực hiện các chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức;

· Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, kinh phí mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn tài sản cố định phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

· Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác được cấp có thẩm quyền giao.

· Kinh phí được bổ sung (nếu có).

3.2 Nguồn thu sự nghiệp :

Nguồn thu sự nghiệp bao gồm:

· Nguồn thu thiết bị vật dụng phục vụ bán trú
· Nguồn thu học phí
· Nguồn thu tổ chức-phục vụ bán trú
· Nguồn thu sự nghiệp khác (các nguồn thu hộ chi hộ ).
 3.3  Thu sự nghiệp theo các văn bản sau :

Thu theo văn bản số 7427/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi V/v thu , sử dụng học phí,tiền cơ sở vật chất, thu khác năm học 2013-2014 đến năm học 2014-2015, gồm các khoản:  

  + Thu tiền thiet bị vật dụng bán trú    : 
                       100.000ñ/ HS / năm
  + Thu tiền học phí : 


            mẫu giáo 100.000đ/HS / tháng
                                                                            Nhà trẻ : 140.000đ/HS/tháng
 + Thu tiền tổ chức-phục vụ bán trú: 

 60.000đ/HS/tháng
 + Thu tiền ăn  : 26.000đ/ ngày/HS

 + Thu tiền vệ sinh bán trú : 12.000đ/HS / tháng 
 + Thu tiền nước uống : 10.000đ/HS/ tháng 
+ Thu tiền PV ăn sáng : 50.000đ / HS/ tháng                       

Điều 4. Công tác quản lý thu .

4.1.Nguyên tắc quản lý :

· Mọi khoản thu đều được quản lý chặt chẽ và được cập nhật kịp thời hàng ngày vào sổ kế toán; phải được tổng hợp vào báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm theo quy định;

· Các khoản thu sự nghiệp  phải sử dụng biên lai 2 liên thu do cơ quan tài chánh phát hành, thu học phí theo biên lai do Cục Thuế phát hành
4.2. Sử dụng và quyết toán biên lai thu, hóa  đơn tài chính :

· Biên lai thu  được viết 02 liên (liên 01 giao cho người nộp tiền , liên 02 để làm cơ sở quyết toán với cơ quan tài chính ). Các biên lai bị hư không được xé ra khỏi cuốn biên lai. Toàn bộ cuốn biên lai đã sử dụng và các biên lai hư sau khi quyết toán biên lai thu với cơ quan tài chính được niêm phong và đưa vào lưu trữ tại bộ phận lưu trữ.   

· Biên lai thu giá trị bằng tiền. Do đó các biên lai và hóa đơn này phải được quản lý chặt chẽ. Trường hợp người quản lý biên lai và hóa đơn này làm mất biên lai thu, hóa đơn do bất cứ nguyên nhân nào đều phải bồi thường bằng tiền tương đương với số biên lai, hóa đơn làm mất. Mức bồi thường theo quy định của cơ quan Thuế và phải xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Miễn, giảm  học phí : (05 học sinh)
-  Theo TT liên tịch số : 54/1998/TTLT-BGDĐT ký ngày 31/8/1998 của Bộ giáo dục đào tạo và Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện thu, chi quản lý các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
  - Căn cứ vào hướng dẫn liên tịch số 01/HDLT/GDĐT –XĐGN V/v thực hiện chính sách miễm giảm tiền học phí, CSVC cho học sinh thuộc diện hộ nghèo của chương trình xóa đói giảm nghèo ký ngày 25/8/2006
* Thực hiện chế độ miễn giảm theo quy định
Căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh số 22/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2010 về phê duyệt chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá của thành phố giai đoạn 2009-2015;

Căn cứ quyết định số :1272/GD-ĐT ngày 10/10/2011 V/v thực hiện chính sách miễn giảm học phí và tiền cơ sở vật chất cho học sinh diện hộ nghèo của chương trình giảm nghèo Thành Phố năm học 2011-2012;
Căn cứ quyết định số:1021/GD-ĐT ngày 23/08/2011 của UBND Huyện Củ Chi V/v miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo nghị định 49/2011/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính Phủ
Các đối tượng được miễn, giảm phải làm đầy đủ các thủ tục xin miễn, giảm theo quy định có ý kiến phê duyệt của Ban Giám Hiệu trường (Có thực hiện không thu tiền học phí 05 học sinh).
Mục 2 – NỘI DUNG CHI PHÍ
Mục 2.1 Chi sự nghiệp
*1.  Học phí :

 - 60% dùng để chi hỗ trợ đời sống cho giáo viên.trong đó :
+ 51% hỗ trợ đời sống giáo viên ( 500.000đ-550.000/ người / tháng)
+ 9% hỗ trợ cơ sở vật chất/tháng 
+5% sẽ tiết kiệm tăng thu nhập 

 - 40% cải cách tiền lương
2 .Thiết bị vật dụng phục vụ bán trú:
Chi mua sắm đồ dùng sinh hoạt phục vụ cho công tác dạy và học, công tác bán trú và đồ chơi ngoài trời. Sửa chữa các tài sản phục vụ công tác nuôi dưỡng, giáo dục trẻ
3. Tiền tổ chức phục vụ bán trú:

- 80% chi tiền phục vụ, quản lý bán trú ( chia theo số ngày đi làm)
- 20% Chi cho các hoạt động chuyên môn
   + Chi sửa chữa tài sản, mua sắm các tài sản, công cụ rẻ tiền mau hỏng, cắt decal in băng rôn, tuyên truyền
   + Chi bồi dưỡng trực tết, trực các ngày  Lễ lớn, trực ngày + đêm thứ 7 chủ nhật

   + Chi mua trang phục, đồng phục cho CB-GV-CNV

   + Chi khen thưởng các đợt thi đua ( 20/11, 8/3, cuối năm) , hội nghị (Tổng kết, HNCBCC, Sơ kết học kỳ I), thưởng làm hè
   + Chi hỗ trợ tham quan học tập, đi công tác ở TP ( 300.000đ / 1 ngày) , tham quan hè
   + Mua sắm văn phòng phẩm 

   + Đồ dùng đồ chơi học trò
   4. Tiền vệ sinh bán trú
Chi mua chổi, cây lau nhà, vệ sinh phí, chổi quét sân, phục vụ cho học sinh

5. Tiền ăn

Chi trả tiền mua thực phẩm cho học sinh

6. Tiền nước uống

Chi trả tiền nước uống hàng tháng của học sinh

7. tiền học phẩm

Trả tiền học phẩm của trẻ

8. Phục vụ ăn sáng

Chia đều cho CB-GV-CNV

  Mục 2.2 Chi Ngân sách
Điều 6: Nội dung chi: 

1. Chi thường xuyên:

1.1 Chi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao;

1.2 Chi phục vụ cho việc thực hiện công viậc, dịch vụ thu phí, lệ phí;

1.3 Chi cho các hoạt động dịch vụ kể cả chi thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

2. Chi không thường xuyên:
2.1 Chi thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

2.2 Chi thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức;

2.3 Chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia;

2.4 Chi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao;
2.5 Chi đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn tài sản cố định thực hiện các dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2.6 Các khoản chi khác theo quy định (nếu có)

Toàn bộ nguồn thu, nội dung chi, Trường thống nhất quản lý và hạch toán theo quy định của Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 06 năm 2003; Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2004; Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2006; Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
Mục 3
CHI THANH TOÁN CHO CÁ NHÂN
Điều 7. Các khoản chi phí trực tiếp cho người lao động.
1. Tiền lương (Mục 6000)
Trường áp dụng hình thức trả lương theo thời gian cho tất cả cán bộ, nhân viên, giáo viên trong biên chế và nhân viên hợp đồng có thời hạn. Hệ số tiền lương, mã ngạch, bậc lương được áp dụng theo bảng lương đối với cán bộ công chức, viên chức ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ.
Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2011 của Thủ trướng Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;
· Quỹ lương phải trả trong năm của trường được tính như sau:

Tổng tiền lương          Tổng hệ số

      phải trả          =   lương và hệ số   x mức lương tối thiểu (1.150.000) x 12 tháng trong năm
    trong năm              phụ cấp lương
  Ghi chú:

· Tiền lương của người lao động thay đổi khi Nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu theo lộ trình của Chính Phủ và khi hệ số lương của người lao động thay đổi do được nâng bậc lương theo quy định.

· Việc xét nâng hệ số tiền lương hàng năm cho CBNV, Giáo viên theo quy định của Nhà nước. 

· Về tiền lương được trả cho CBGV, CNV qua thẻ ATM theo quy định hiện hành của nhà nước đến nay vẫn tiếp tục
2. Tiền công: (Mục 6050)
Trường áp dụng hình thức trả tiền công theo thời gian cho các nhân viên bảo vệ, cấp dưỡng, phục vụ theo Nghị định 68  được tính như sau :

Tổng tiền công          Tổng hệ số

      phải trả          =   tiền công       x mức lương tối thiểu (1.150.000) x  12 tháng   trong năm   
3. Các khoản phụ cấp (Mục 6100)
3.1 Phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức (Tiểu mục 6101)
Thực hiện theo quy định hiện hành tại Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong cơ sở giáo dục công lập.
Và quyết định 808/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 Ủy ban nhân huyện Củ Chi về việc phân hạn trường ;
Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo căn cứ số học sinh, số lớp học, xếp hạng trường và mức chi cụ thể như sau: 

· Hiệu Trưởng




hệ số 0,5
· Phó Hiệu Trưởng   
  

      
hệ số 0,35
· Tồ Khối trưởng                


hệ số 0,20 
3.2 Phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ công chức ( Tiểu mục 6113)
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối cán bộ công chức, viên chức ; công văn số 2924/GDĐT-TC ngày 23/12/2009 của Sở Giáo dục & Đào tạo; công văn số 1115/GD&ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Phòng Giáo dục & Đào tạo Củ Chi xác định đối tượng được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo công việc;
Căn cứ theo số học sinh, số lớp học, xếp loại hạng của trường thì trường MN Trung An 2 xếp loại I. Đối tượng hưởng phụ cấp trách nhiệm là : 
Phụ trách kế toán hưởng 0.1
  - Bảo vệ được hưởng 0,10 
3.3 Các chế độ phụ cấp ưu đãi với giáo viên ngành giáo dục (Tiểu mục 6112)
- Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy được hưởng phụ cấp ưu đãi 35% theo quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ .

3.4 Các chế độ phụ cấp vượt khung(Tiểu mục 6117)

- Căn cứ các văn bản qui định về chế độ tiền lương năm 2004 (Tập2)

- Căn cứ bảng chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước
-Ban hành theo Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005
4. Tiền thưởng (Mục 6200)
Thực hiện theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, khen thưởng. Mức chi khen thưởng cụ thể như sau:
- Mức thưởng đối với cá nhân:

+ Danh hiệu “Lao động tiên tiến “ được thưởng 100.000 đ / người;
+ Danh hiệu thi đua cấp cao theo luật thi đua khen thưởng  
+ Nếu cá nhân nào vi phạm nội quy mất đoàn kết, đạo đức tác phong nghề nghiệp, công việc không hoàn thành trong nhà trường cũng như cấp trên trong nhà trường sẽ bị cắt danh hiệu thi đua. 


Thưởng cho các đợt đã phát động trong năm: Hiệu trưởng cân đối nguồn thu để quyết định kinh phí.
Chi tiền trợ cấp tết Nguyên đán cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên của đơn vị theo văn bản quy định của cấp trên (1.000.000đ/người/năm)
5. Phúc lợi tập thể : 6250

Trường sẽ tiết kiệm 30.000.000đồng chi tham quan học tập cho Ban giám hiệu.
6. Các khoản phải trả theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ) (Mục 6300): 32.5%
Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước trên cơ sở tiền lương tối thiểu (không tính phần thu nhập tăng thêm theo quy định của Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ).
BHXH: 24%, BHYT: 4.5%; BHTN: 2%; KPCĐ: 2%

+Ngân sách nhà nước: BHXH: 17%; BHYT: 3 %; BHTN: 1%; KPCĐ: 2%

+Cá nhân: BHXH: 7%; BHYT: 1.5%; BHTN: 1%

Tổng các khoản         Tổng hệ số  

  phải nộp theo     =   lương và hệ số   X 1.150.000 đồng  X 23%  X 12 tháng

 lương trong năm         phụ cấp 

7. Các khoản thanh toán khác cho cá nhân ( Mục 6400):
Chi tiền vùng sâu : 700.000 đ / người / tháng
8. Chi tăng thu nhập cho Giáo viên CBNV:
Nhà nước khuyến khích các đơn vị sự nghiệp tăng thu, tiết kiệm chi, tinh giảm biên chế, tăng thu nhập cho người lao động trên cơ sở hoàn thành nhiệm vụ được giao; căn cứ kết quả 
hoạt động tài chính trong năm, nếu có phần chênh lệch thu lớn hơn chi (kinh phí tiết kiệm) đơn vị quyết định chi tăng thu nhập cho cán bộ giáo viên, công nhân viên của đơn vị theo nguyên tắc người nào có hiệu suất công tác cao, đóng góp nhiều cho việc tăng thu, tiết kiệm chi thì được trả nhiều hơn. Tùy theo tình hình kinh phí tiết kiệm, cuối năm đơn vị thực hiện chi tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức ;
Sau khi trang trải toàn bộ chi phí hoạt động và các khoản nộp khác theo quy định, căn cứ vào số chênh lệch thu – chi (nếu có) Ban giám hiệu quyết định thống nhất với tổ chức Công đoàn tạm trích lập các quỹ và chi tăng thu nhập cho người lao động theo trình tự. Vì là đơn vị sự nghiệp loại 2 nên đơn vị trích 03 loại Quỹ:khen thưởng, phúc lợi, phát triển sự nghiệp
Quỹ phát triển sự nghiệp : 2 %
Quỹ phúc lợi                    : 2%

Quỹ khen thưởng             : 2%

Trường sẽ chia tăng thu nhập bình quân đầu người
   Mục 4
CHI NGHIỆP VỤ CHUYÊN MÔN

Điều 8 – Chi phí nghiệp vụ chuyên môn

8.1. Chi thanh toán các dịch vụ công cộng (Mục 6500)
Về trang bị và quản lý thiết bị sử dụng điện chiếu sáng cơ quan : 
Về trang bị :Hệ thống đèn quạt do hiệu trưởng qui định

 - Khi giáo viên vào lớp  thì mở đèn quạt, khi ra khỏi lớp phải tắt đèn quạt, mọi trường hợp không chấp hành sử dụng đèn quạt  sẽ bị truy thu số tieànđñieän lãng phí :
Thanh toán theo hóa đơn điện lực 

· Chi tiền điện, nước: 

Tiền điện nước được chi theo thực tế phát sinh kèm theo giấy báo, hóa đơn tiền điện, Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh phát hành hàng tháng. 

Nghiêm cấm các phòng học và cá nhân sử dụng điện không cần thiết. Khi ra khỏi phòng nếu không có người hoặc không có nhu cầu sử dụng điện phải tắt quạt, đèn và các thiết bị điện khác.
8.2. Chi phí vật tư văn phòng (Mục 6550)
Vật tư văn phòng phục vụ cho công tác quản lý hành chính của trường bao gồm văn phòng phẩm, sách, báo tài liệu và các mẫu biểu in sẵn, công cụ, dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng, và vật tư văn phòng khác
· Kế toán phải mở sổ theo dõi tình hình sử dụng và báo cáo số lượng nhập xuất vật tư
· Việc photocopy các văn bản, tài liệu, phải xuất trình Ban giám hiệu trường  

-  Việc mua sắm VPP công cụ, dụng cụ phải có đề xuất dự trù về chủng loại, qui cách giá cả, mục đích sử dụng và được Thủ trưởng họp Ban liên tịch, Ban mua sắm xét duyệt cụ thể.

   - Giao nhận cấp phát, quản lý và sử dụng phải đúng mục đích, tiết kiệm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nơi nhận phải vào sổ tài sản của lớp. 
8.3 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc. (mục 6600)
· Tiền điện thoại

 - Chi phí cước sử dụng điện thoại công vụ :

Điện thoại bàn tại cơ quan ( 02 máy) Chi theo hóa đơn thực tế hàng tháng của Bưu điện Củ Chi nhưng không quá 200.000đ / máy
  - Việc bố trí, sử dụng máy điện thoại và internet tại cơ quan phải đúng qui định của nhà nước. Mọi trường hợp sử dụng điện thoại vào việc riêng, làm hư hỏng phải được kiểm điểm làm rõ trách nhiệm nếu do chủ quan gây ra thì phải bồi thường, sử dụng vào việc riêng phải trả cước phí.

  - Căn cứ tiêu chuẩn, định mức trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động. Do nhu cầu giao dịch và điều hành công việc của đơn vị hoạt động liên tục, hỗ trợ khoán tiền điện thoại di động cho các đối tượng : 9.600.000đ
          + Ban giám hiệu: 
 03 x 200.000đ x 12tháng = 7.200.000 đ/năm
          + Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn  : 2 x 100.000x12 tháng = 2.400.000đ/năm
· Chi phí sách – báo – tạp chí , pháp luật :
        - Sách, báo, tạp chí thư viện cho toàn cơ quan : thanh toán theo hóa đơn thực tế của Phòng Giáo dục ( báo Người lao động , báo mẹ và con)
      8.4. Chi công tác phí (Mục 6700)
· Chi công tác phí trong nước:
  Thực hiện khoán tiền công tác phí đối với cán bộ, viên chức phải thường xuyên đi công tác lưu động trên 10 ngày /tháng trong cụm gồm:
· Hiệu Trưởng:                               300.000 ñồng/thaùng/người
· Phó hiệu trưởng :                         300.000  đồng/tháng/người
· Kế toán 
                                        250.000 đồng/tháng/người
· Thủ quỹ, phổ cập:                        250.000 đồng/tháng/người
+ Định mức thanh toán theo dấu :

- Áp dụng cho cán bộ công nhân viên giáo viên ( trừ những người thanh toán theo định mức khoán) được đơn vị cử đi công tác, đi hội nghị không áp dụng cho đi học tham quan học tập ;
- Chi theo giấy công tác phải có xác nhận của cơ quan đơn vị nơi đến công tác được Thủ trưởng đơn vị duyệt thanh toán theo mức qui định tại qui chế chi tiêu nội bộ và số ngày đi công tác thực tế hoặc thời gian khoán đi công tác

 - Công tác trong phạm vi Củ Chi   từ 20.000 đ / dấu
Ngoài ra, nếu được cấp có thẩm quyền cử đi thực hiện nhiệm vụ theo các đợt công tác cụ thể thì được thanh toán phụ cấp công tác phí. Khi đi công tác thành phố được thanh toán 1 người 150.000đ/1lần/1ngày.
· Chi công tác phí đi công tác nước ngoài (nếu có)

Thực hiện thanh toán theo Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài chính quy định về chế độ công tác phí cho cán bộ, viên chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài và các văn bản quy định.

* Chi tiêu hội nghị và tiếp khách

Chi tiền nước uống, trái cây tiếp khách không quá 15.000đ/người/lần

Điều 9 : Chi phí thuê mướn :

Đang thuê 03 người tính theo mức lương hợp đồng là 2.700.000đ/tháng/người
Điều 11 : Văn phòng phẩm:

· Văn phòng phẩm phục vụ yêu cầu công tác của các đơn vị và phục vụ trực tiếp cho lớp học theo nhu cầu thực tế trên tinh thần tiết kiệm (Sử dụng 04 máy tính Hiệu Trưởng,    PHiệu Trưởng, Kế Toán, Văn Thư).
· Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng : theo nhu cầu thực tế, thanh toán trên cơ sở chứng từ phù hợp, do hiệu trưởng quyết định.

· Vật tư văn phòng theo nhu cầu thực tế và phải hết sức tiết kiệm.

  Điều 12 : Sửa chữa nhỏ phục vụ công tác chuyên môn :
Sửa chữa máy bơm nước , hê thống điện, nước, máy in, máy photocopy, sửa các lớp
Điều 13: Chi hoạt động nghiệp vụ chuyên môn(Mục 7000)
1. Nguyên tắc chung:
Tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo và điều kiện thực tế về đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trường.
Các khoản chi và định mức khác:

· Chi mua vật tư, đồ dùng dạy học : chi theo thực tế phát sinh

· Kinh phí hoạt động của Ban thanh tra nhân dân :không quá 2.000.000 đ / năm học
· Trang phục, đồng phục cho giáo viên : 400.000 đ/ người / năm học 
· Du lịch cuối năm học : Hiệu trường sẽ cân đối các nguồn thu để tạo điều kiện cho tập thể đi du lịch, nghĩ giải lao cuối năm ( nếu có dư)
Điều 14: Chi khác ( 7750)

Chi hỗ trợ trường mầm non ( 25%) cho tất cả CB-GV-CNV

Chi hỗ trợ công tác phụ trách pháp luật : 300.000đ/tháng x 9 tháng = 2.700.000đ
Qui chế này có giá trị kể từ ngày 01/01/2015
Trung An, ngày      tháng      năm 2015
         BCH.Công đoàn                                                                        HIỆU TRƯỞNG
PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN, CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG ĐỂ XÂY DỰNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ CỦA TRƯỜNG MN 
1. Căn cứ vào  Quyết định số  11/QĐ/GD-ĐT ngày  23 tháng 01 năm 2013 của Phòng giáo dục và Đào tạo  huyện Củ Chi về việc giao dự toán chi ngân sách 2013 đối với các đơn vị dự toán sử dụng ngân sách Huyện

2. Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. 
3. Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 của Chính phủ.

4. Thông tư 113/2007/TT-BTC ngày 24/09/2007 sửa đổi và bổ sung thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 và hướng đẫn thực hiện NĐ 43/2006/NĐ-CP  25/04/2006 

5. Thông tư 81/2006/TT-BTC ngày 06/09/2006 của Bộ Tài Chính hướng dẫn kiểm soát chi đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ,tổ chức bộ máy,biên chế và tài chính

6. Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tài chính về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.
7. Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối cán bộ, công chức, viên chức.
8. Thông tư số 33/2005/TT-BGD&ĐT ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo
9. Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối cán bộ công chức, viên chức 

10. Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngáy 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ vế chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập
11. Căn cứ bảng chuyển xếp lương củ sang lương mới đối với cán bộ công chức ,viên chức trong các cơ quan nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước
      -Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005
12. Nghị định số 12/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 
13. - Căn cứ Quyết Định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 về việc ban hành Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

14. Quyết định số 32/2008QĐ_BTC ngày 29/05/2008 của Bộ Tài Chính về việc ban hành chế độ quản lý,Tính hao mòn tài sản cố định trong cơ quan nhà nước,đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

15. Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về chế độ làn việc đối với giáo viên phổ thông

16.Quyết định 808/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2011 Về việc phân hạng đối với các trương phổ thông và mần non thuộc Ủy ban nhân dâm huyện Củ Chi năm 2010-2011 
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